
Công ty Cổ Phần hàng hải hà nội

P703, Ocean Park Building, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp    

1- Hình thức sở hữu vốn :  Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội có số vốn điều lệ là 135.555.140.000 đồng. Tổng

số cổ phần Công ty ®* phát hành là 13.555.514 cổ phần; ®* được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại sở GDCK

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/03/2005 là 6.705.640 cổ phiếu; số cổ phiếu phát hành thêm lần 1 (phát hành 

theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 02/02/2007) là 2.682.256 cổ phiếu phổ thông được chính thức giao dịch ngày 

27/08/2007 tại Sở GDCK T.P Hồ Chí Minh; số cổ phiếu phát hành thêm lần 2 là 2.400.191 cổ phiếu phổ thông

được chính thức giao dịch ngày 21/05/2008; số cổ phiếu phát hành thêm lần 3 là 1.767.427 cổ phiếu phổ thông được 

chính thức giao dịch ngày 20/11/2009

2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ Hàng hải    

3- Ngành nghề kinh doanh :

          Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056428 do

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19 tháng 11 năm 1998 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 11

vào ngày 01 tháng 12 năm 2009 với các ngành nghề kinh doanh như sau:

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

quý IV năm 2009 (Hợp nhất)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

- Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị;

- Vận tải đường thủy, đường bộ;

- Dịch vụ giao nhận kho vận tải hàng hóa;

- Buôn bán, sản xuất tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Lai dắt tàu biển;

- Bốc xếp hàng hóa và container;

- Xây dựng công trình giao thông;

- Đại lý hàng hải;

- Khai thác cảng và kinh doanh b*i container;

- Kinh doanh vận tải đa phương thức;

- Khai thuê hải quan

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Là đồng Việt nam (VND)    

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng    



1- Chế độ kế toán áp dụng:    

          Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006 của Bộ 

trưởng BTC)

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: 

          Theo đúng các quy định ®* được ban hành

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên phần mềm kế tóan

IV- Các chính sách kế toán áp dụng    

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

          Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng. Tại thời điểm cuối 

năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:    

 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được tính theo giá gốc và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh

 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Giá thực tế đích danh    

 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên    

 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc và giá thực tế

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 

          Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo giá thực tế phát sinh. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được           Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo giá thực tế phát sinh. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được 

phản ánh theo Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại

 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:    

 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư    

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:    

 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 

          Được xác định theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên 

kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được 

chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản 

giảm trừ giá gốc đầu tư

 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Là các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 

1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh

 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

           Là các khoản đầu tư ngắn hạn nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh 

doanh. Là các khoản đầu tư dài hạn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh

 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.    



          Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các 

khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:    

 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay    

 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:    

 - Chi phí trả trước:

          Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi 

nhận là chi phí trả trước ngắn hạn. Các chi phí phát sinh cho các kỳ sau hoặc phát sinh một lần quá lớn sẽ 

được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh

 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng    

 - Chi phí khác

 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Căn cứ vào thực tế phát sinh trong kỳ

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:    

 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: 

          Theo giá trị thực tế phát sinh

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:    

 - Doanh thu bán hàng: - Doanh thu bán hàng:

          Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp liên 

quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc ®* hoàn thành vào 

ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó

 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:

          Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp liên 

quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc ®* hoàn thành vào 

ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó

 - Doanh thu hoạt động tài chính:

          Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy

 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Theo thực tế phát sinh trong kỳ

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo thực tế phát sinh trong kỳ

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: 

          Các tài khoản có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá liên ngân hàng

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác    

   



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng Việt nam

Cuối kỳ Đầu năm

01- Tiền       

   - Tiền mặt 1 239 368 221 1 655 660 304

   - Tiền gửi ngân hàng 10 795 408 498 28 107 057 833

   - Tiền đang chuyển       

                                        Cộng 12 034 776 719 29 762 718 137

   

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:       

   - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn  355 000 000 1 801 780 000

   - Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)    

   - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - 759 615 700

                                        Cộng  355 000 000 1 042 164 300

      

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác       

   - Phải thu về cổ phần hoá       

   - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia       

   - Phải thu người lao động  190 518 000  129 600 000

   - Phải thu khác 40 536 884 596 51 572 485 427   - Phải thu khác 40 536 884 596 51 572 485 427

                                        Cộng 40 727 402 596 51 702 085 427

   

04- Hàng tồn kho       

   - Hàng mua đang đi trên đường       

   - Nguyên liệu, vật liệu 5 650 330 216 10,492,192,640

   - Công cụ, dụng cụ

   - Chi phí SX, KD dở dang

   - Thành phẩm       

   - Hàng hóa

   - Hàng gửi đi bán       

   - Hàng hoá kho bảo thuế       

   - Hàng hoá bất động sản       

                                         Cộng giá gốc hàng tồn kho 5 650 330 216 10 492 192 640

   

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước       

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa       

  - Các khoản khác phải thu Nhà nước: 5 296 708 363 1 888 496 882



                                        Cộng 5 296 708 363 1 888 496 882

      

06- Phải thu dài hạn nội bộ       

    - Cho vay dài hạn nội bộ       

    - Phải thu dài hạn nội bộ khác       

                                        Cộng       

      

07- Phải thu dài hạn khác       

    - Ký quỹ, ký cược dài hạn    

    - Các khoản tiền nhận uỷ thác       

    - Cho vay không có l*i       

    - Phải thu dài hạn khác       

                                        Cộng       

      

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42 150 345 417 8 889 085 444

    - Tổng số chi phí XDCB dở dang: 42 150 345 417 8 889 085 444

       Trong đó (Những công trình lớn):       

           + Tòa nhà Hải An 29 259 159 956 6 292 883 637

           + B*i Phù Đổng  500 000 000  500 000 000

           + Kho b*i Hải An 10 450 366 211  155 382 557           + Kho b*i Hải An 10 450 366 211  155 382 557

           + Khác 1 940 819 250 1 940 819 250

13- Đầu tư dài hạn khác:

- Công ty Hải Minh 2 500 000 000 2 500 000 000

- Công ty CP Cảng Đoạn Xá  70 000 000

- Cty CP Cung ứng & DVỤ KT Hàng hải (trái phiếu chuyển đổi) 3 200 000 000 4 800 000 000

- Cty TNHH VT Công nghệ cao 6 256 656 209 6 256 656 209

- Công ty CP & XD Hải Đăng  900 000 000

- Công ty TNHH Vận tải và xếp dỡ Hải An 30 000 000 000

- Công ty CP quản lý tòa nhà VNPT 1 052 883 600

- C.ty TNHH LD Bon Việt Nam  107 082 000

                                        Céng 43 116 621 809 14 526 656 209

14- Chi phí trả trước dài hạn       

  - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ       

  - Chi phí thành lập doanh nghiệp       

  - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn       



  - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận       

là TSCĐ vô hình       

  - Phân bổ chi phí có giá trị lớn, phát sinh trong nhiều kỳ 17 655 728 162 9 640 568 034

                                        Cộng 17 655 728 162 9 640 568 034

      

15- Vay và nợ ngắn hạn       

  - Vay ngắn hạn 35 004 100 314 23 795 108 528

  - Nợ dài hạn đến hạn trả 46 601 053 593 42 946 634 716

                                        Cộng 81 605 153 907 66 741 743 244

      

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước       

  - Thuế giá trị gia tăng  174 730 507  51 116 813

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt    

  - Thuế xuất, nhập khẩu    

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 049 558 369 1 018 279 711

  - Thuế thu nhập cá nhân  77 812 034  137 152 134

  - Thuế tài nguyên    

  - Thuế nhà đất và tiền thuê đất

  - Các loại thuế khác  687 312 992 1 338 089 816

  - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác  - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

                                        Cộng 1 989 413 902 2 544 638 474

      

17- Chi phí phải trả       

  - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép       

  - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ       

  - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh       

  - Chi phí phải trả khác 20 242 947 241 9 733 717 914

                                        Cộng 20 242 947 241 9 733 717 914

      

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       

  - Tài sản thừa chờ giải quyết       

  - Kinh phí công đoàn

  - Bảo hiểm x* hội, y tế  75 300 152  55 601 157

  - Phải trả về cổ phần hoá

  - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

  - Doanh thu chưa thực hiện    

  - Các khoản phải trả, phải nộp khác 7 186 529 975 7 347 073 635



                                        Cộng 7 261 830 127 7 402 674 792

      

19- Phải trả dài hạn nội bộ       

  - Vay dài hạn nội bộ       

  - Phải trả dài hạn nội bộ khác

                                        Cộng       

      

 20- Vay và nợ dài hạn       

  a - Vay dài hạn 80 165 050 428 75 450 820 500

     - Vay ngân hàng 80 165 050 428 75 450 820 500

     - Vay đối tượng khác       

     - Trái phiếu phát hành       

  b - Nợ dài hạn 2 371 801 097 4 380 796 181

     - Thuê tài chính 2 371 801 097 4 380 796 181

     - Nợ dài hạn khác

                                        Cộng 82 536 851 525 79 831 616 681

      

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

  a - Tài sản thuế thu nhập ho-n lại:       

    - Tài sản thuế thu nhập ho*n lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        - Tài sản thuế thu nhập ho*n lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ    

    - Tài sản thuế thu nhập ho*n lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng    

    - Tài sản thuế thu nhập ho*n lại liên quan đến khoản ưu đ*i tính thuế chưa sử dụng    

    - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập ho*n lại ®* được ghi nhận từ các năm trước    

  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại       

  b - Thuế thu nhập ho-n lại phải trả       

     - Thuế thu nhập ho*n lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

     - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập ho*n lại phải trả ®* được ghi nhận từ các năm trước

     - Thuế thu nhập ho*n lại phải trả    

      

22- Vốn chủ sở hữu

  a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:  (có bảng chi tiết kèm theo)    

  b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

     - Vốn góp của cổ đông 135 555 140 000 117 880 870 000

                                             Cộng 135 555 140 000 117 880 870 000

      

  * Số lượng cổ phiếu quỹ:   120 cổ phiếu

      



  c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu       

       + Vốn góp đầu năm 117 880 870 000 117 880 870 000

       + Vốn góp tăng trong năm 17 674 270 000

       + Vốn góp giảm trong năm       

       + Vốn góp cuối năm 135 555 140 000 117 880 870 000

     - Cổ tức, lợi nhuận ®* chia 11 265 475 200

      

  d - Cổ tức       

     - Cổ tức ®* công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm       

      + Cổ tức ®* công bố trên cổ phiếu phổ thông       

      + Cổ tức ®* công bố trên cổ phiế ưu đ*i       

     - Cổ tức của cổ phiếu ưu đ*i lũy kế chưa được ghi nhận       

      

  ® - Cổ phiếu       

     - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  13 555 514  11 788 087

     - Số lượng cổ phiếu ®* bán ra công chúng  13 555 514  11 788 087

      + Cổ phiếu phổ thông  13 555 514  11 788 087

      + Cổ phiếu ưu đ*i       

     - Số lượng cổ phiếu được mua lại    120    120     - Số lượng cổ phiếu được mua lại    120    120

      + Cổ phiếu phổ thông    120    120

      + Cổ phiếu ưu đ*i       

     - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  13 555 514  11 788 087

      + Cổ phiếu phổ thông  13 555 514  11 788 087

      + Cổ phiếu ưu đ*i       

      

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:   10.000 đồng/cổ phiếu       

      

  e -  Các quỹ của doanh nghiệp:

     - Quỹ đầu tư phát triển 2 365 477 900 20 039 747 900

     - Quỹ dự phòng tài chính 6 346 747 810 6 346 747 810

     - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu       

      

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp       

      

  g - Thu nhập và chi phí, l-i hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các 

chuẩn mực kế toán cụ thể.       



      

23 - Nguồn kinh phí       

  - Nguồn kinh phí được cấp trong năm       

  - Chi sự nghiệp       

  - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm       

      

24- Tài sản thuê ngoài       

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài       

     - TSCĐ thuê ngoài       

     - Tài sản khác thuê ngoài       

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang 

theo các thời hạn:

     - Từ 1 năm trở xuống       

     - Trên 1 năm đến 5 năm       

     - Trên 5 năm       

      

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh       

Đơn vị tính: đồng Việt nam

Lũy kế Năm nay Lũy kế Năm trướcLũy kế Năm nay Lũy kế Năm trước

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 168 657 593 335 229 888 416 666

  Trong đó:       

  - Doanh thu bán hàng

  - Doanh thu cung cấp dịch vụ 168 657 593 335 229 888 416 666

  - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt       

động xây lắp)       

   + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ       

   + Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận       

đến thời điểm lập báo cáo tài chính       

      

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)       

  Trong đó:       

  - Chiết khấu thương mại       

  - Giảm giá hàng bán       

  - Hàng bán bị trả lại       

  - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)       

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt       



  - Thuế xuất khẩu       

      

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) 168 657 593 335 229 888 416 666

  Trong đó:       

  - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa       

  - Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ 168 657 593 335 229 888 416 666

      

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)       

  - Giá vốn của hàng hóa ®* bán

  - Giá vốn của thành phẩm ®* bán       

  - Giá vốn của dịch vụ ®* cung cấp 220 206 508 030 232 278 500 484

  - Giá trị CL, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư ®* bán       

  - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư       

  - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho       

  - Các khoản chi phí vượt mức bình thường       

  - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho       

                                             Cộng 220 206 508 030 232 278 500 484

      

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)       

  - L*i tiền gửi, tiền cho vay  468 943 590 1 280 328 140  - L*i tiền gửi, tiền cho vay  468 943 590 1 280 328 140

  - L*i đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu    

  - Cổ tức, lợi nhuận được chia 6,246,718,517       12 288 322 950

  - L*i bán ngoại tệ    

  - L*i chênh lệch tỷ giá ®* thực hiện 1 664 750 548  885 080 492

  - L*i chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện    

  - L*i bán hàng trả chậm    

  - Doanh thu hoạt động tài chính khác 50,562,823,895      532 946 164

                                             Cộng 58 943 236 550 14 986 677 746

   

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)       

  - L*i tiền vay 11 212 834 047 5 416 832 832

  - Chiết khấu thanh toán, l*i bán hàng trả chậm       

  - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 1 157 457 000    

  - Lỗ bán ngoại tệ       

  - Lỗ chênh lệch tỷ giá ®* thực hiện 8 102 415 239 1 061 646 829

  - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện       

  - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn       



  - Chi phí tài chính khác  304 069 475  800 235 446

                                             Cộng 20 776 775 761 7 278 715 107

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu    

thuế năm hiện hành:  41 278 658  100 234 252

  - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm       

trước vào chi phí TTN hiện hành năm nay       

  - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  41 278 658  100 234 252

      

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)       

  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập ho*n lại

  - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

  - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đ*i thuế chưa sử dụng

  - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập ho*n lại phải trả

  - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho*n lại       

      

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệVII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính: đồng Việt nam

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do 

doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:    

Năm nay Năm trước

  a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê 

tài chính:

         - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu       

         - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu       

  b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:

         - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý       

         - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

         - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác 

được mua hoặc thanh lý

         - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các 

khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

  c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ 



nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh 

nghiệp phải thực hiện

      

VIII- Những thông tin khác       

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác    

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm       

3- Thông tin về các bên liên quan       

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực 

địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục       

7- Những thông tin khác       

người lập biểu                                          kế toán trưởng

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2010

tổng giám đốc

Nguyễn Thị Lan Anh                          Hoàng Duy Anh NguyÔn Quang Phóc


